Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013
Tập đọc 

Một người chính trực 

I./Mục tiêu:
Đọc đúng, đọc trôi chảy và diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật.

Hiểu các từ ngữ khó  trong bài và hiểu nội dung bài : ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – vị quan nổi tiếng cương trực thời xưa.
Học tập phẩm chất tốt đẹp của người xưa, có ý thức rèn luyện bản thân.
II./ Đồ dùng dạy – học

Tranh minh hoạ bài tập đọc , bảng phụ viết sẵn câu văn cần luyện đọc.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc truyện Người ăn xin và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-Nhận xét ghi điểm 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV đưa bức tranh minh hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? Gọi HS trả lời .Gv kết hợp giới thiệu bài thông qua nội dung bức tranh.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
-Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài.

-Gọi 2 HS đọc toàn bài .GV theo dõi chữa lỗi ngắt giọng, phát  âm cho từng HS.

-Gọi  1 HS đọc phần Chú giải. Yêu cầu HS đặt câu với một số từ: chính trực; tiến cử...
-GV đọc mẫu .

    b) Tìm hiểu bài:

-Gọi HS đọc đoạn 1. Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi đoạn 1.

+ Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành được thể hiện như thế nào ?

-Gọi HS đọc đoạn 2. Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi đoạn 2.

+Trong việc tìm người giúp nước,sự chính trực của ông Tô Hiến Thànhđược thể hiện như thế nào ?

-Gọi HS đọc đoạn 3. Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi đoạn 3.

+Vì sao nhân dân ca ngợi Tô Hiến Thành ?

-GV gọi 1 HS đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm và tìm nội dung chính của bài 

-GV ghi nội dung chính của bài.

c) Đọc diễn cảm:
-Gọi HS đọc bài

-GV giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc và đọc mẫu .

-Yêu cầu HS đọc phân vai.

3./ Củng cố -  dặn dò:
-Gọi 1 HS đọc toàn bài và nêu đại ý.

-Dặn HS về nhà học bài


	-3 HS tiếp nối nhau đọc và trả lời  nội dung truyện.

-Bức tảnh vẽ hai người đàn ông đang đưa đi đưa lại 1 gói quà, trong nhà 1 người phụ nữ đang lén nhìn ra.

-3 HS tiếp nối nhau đọc bài.

-2 HS đọc toàn bài 

-1 HS đọc phần Chú giải 

-HS đặt câu.
-HS đọc từng đoạn , cả lớp đọc thầm và trả lời

-Ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai đi chiếu của vua Lê Thánh Tông

-Thể hiện qua việc tiến cử quan Trần Trung Tá

-Vì những người chính trực rất ngay thẳng , không vì lợi ích riêng, họ luôn làm điều dân điều tốt cho nước 

-1 HS đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm và nêu nội dung chính của bài 

-HS đọc bài

-HS đọc phân vai.

-HS đọc phân vai.

-HS đọc và nêu


Chính tả ( Nhớ – viết)

Truyện cổ nước mình.

I./Mục tiêu:

Nhơ,ù viết đúng, đẹp đoạn từ : tôi yêu truyện cổ nước tôi  . . đến nhận mặt ông cha của mình.


Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r/d/g hoặc ân/âng.

Nâng cao ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.
II./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
GV phát giấy và bút dạ cho các nhóm.

Yêu cầu các nhóm tìm các từ  chỉ tên đồ đạc trong nhà có dấu hỏi/ ngã.

GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài 

2. Trao đổi về nội dung đoạn thơ

-Gọi HS đọc đoạn thơ

-GV hỏi : 

+ VÌ sao tác giả lại yêu truyện cổ nước mình ?

+ Qua những câu chuyện cổ, cha ông ta muốn khuyên con cháu điều gì?

3. Hướng dẫn HS viết từ khó 

-Yêu cầu HS tìm các từ khó dễ lẫn 

-Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được 

4. Viết chính tả 

-GV lưu ý cho HS nhớ lại cách trình bày bài thơ lục bát.

-Thu và chấm bài 

5.Hướng dẫn làm bài tập chính tả 

GV cho HS tự làm bài 2 . sau đó lên bảng chữa bài .

- Nhận xét sửa sai

6. Củng cố-Dặn dò:

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	-Các nhóm tìm các từ  và ghi vào phiếu.

-HS đọc 

+ Vì những câu chuyện cổ rất sâu sắc, nhân hậu

+ Khuyên con cháu hãy biết yêu thương , giúp đỡ lẫn nhau

-1HS lên bảng viết.

-Cả lớp viết vào vở nháp

-Cả lớp nhận xét ,bổ sung.

-HS viết bài vào vở

-HS tự làm bài 2  

-1 HS lên bảng chữa bài .


Toán 

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên 

I./Mục tiêu:

Giúp HS hệ thống hoá một số hiểu biết ban đầu về :


- Cách so sánh hai số tự nhiên. Đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên.
- Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
GV ghi bảng các số 56782; 235 469 ; 7650.

Gọi HS đọc số và nêu giá trị của chữ số 5 trong các số đã cho.

GV nhận xét ghi điểm 

B. Bài mới 

1 Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn HS nhận biết cách so sánh hai số tự nhiên.

GV nêu cặp số  100 và 99 .

Hỏi: + Số 100 có bao nhiêu chữ số?

+ Số 99 có bao nhiêu chữ số?

Cho HS so sánh hai số  100 và 99 nêu nhận xét .

Các trường hợp còn lại GV thực hiện tương tự và cho HS nêu nhận xét khái quát như SGK.

3. Hướng dẫn HS nhận biết về sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự xác định.

GV nêu các số tự nhiên : 7668; 7896 ; 7869 7968; rồi cho HS sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và theo thứ tự  từ lớn đến bé.

- Sau đó yêu cầu HS chỉ ra số lớn nhất, số bé nhất .

GV yêu cầu HS tự nêu nhận xét 

*GVKL : Bao giờ cũng so sánh được các số tự nhiên nên bao giờ cũng xếp thứ tự được các số tự nhiên.

4. Thực hành:
Bài tập1 :  Cho HS tự laøm.Yêu cầu HS giải thích cách so sánh của một số cặp 1234 và 999;…..

Bài tập2 :  Muốn xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì ?

Yêu cầu HS giải thích cách xếp của mình.

Bài tập3 :  Hướng dẫn như bài 2.

Nhận xét sửa sai

5. Củng cố -  dặn dò:
-Gọi HS nêu lại từng cách so sánh  hai số tự nhiên.

Dặn HS chuẩn bị bài sau.


	-HS đọc số và nêu

+ Số 100 có 3 chữ số

+Số 99 có 2 chữ số

vậy 99 < 100

Trong 2 số tự nhiên số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có chữ số ít hơn thì bé hơn.

…

-HS nêu thứ tự sắp xếp  .

+ 7698 ;7869 ;7896; 7968

+  7968; 7896 ; 7869 ; 7698

HS chỉ ra số lớn nhất, số bé nhất .

HS nêu cách so sánh: 1234 >999 vì 1234 có 4 chữ số còn 999 cố 3 chữ số

HS trả lời và làm 

a) 8136;8316;8361.

b) 5724;5740;5742

c) 63841;64813;64831

 HS làm:

a)1984;1978;1952;1942

b)1969;1954;1945;1890

-HS nêu



Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2013
Luyện từ và câu 

Từ ghép và từ láy

I./Mục tiêu:

Hiểu được từ láy và từ ghép là 2 cách cấu tạo từ phức tiếng Việt: Từ ghép là từ gồm những tiếng có nghĩa ghép lại với nhau. Từ láy là từ có tiếng hay âm vần lặp lại.


Bước đầu phân biệt được từ ghép và từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy để sử dụng được từ ghép và từ láy để đặt câu .

II./ Đồ dùng dạy – học 


Bảng lớp viết sẵn  ví dụ.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ: 

-Gọi HS đọc thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ ỏ tiết trước và nêu ý nghĩa của 1 câu .

-GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2. Tìm hiểu ví dụ :

-Gọi HS đọc ví dụ và gợi ý 

-Yêu cầu HS suy nghĩ, thảo luận cặp đôi các  nội dung sau : 

+ Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành?

+ Từ truyện cổ có nghĩa là gì?

+ Từ phức nào do những tiếng có âm hoặc vần lặp lại nhau tạo thành?

*GVKL:  + Những từ do các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau  gọi là từ ghép.

+ Những từ có tiếng phối hợp với nhau có phần âm đầu hay phần vần giống nhau gọi là từ láy.
- Yêu cầu HS lấy ví dụ
3. Ghi nhớ 

-Gọi 2 HS đọc Ghi nhớ, 
4. Luyện tập:

a.Bài 1: Xếp các từ phức thành hai nhóm. 

-Yêu cầu HS trao đổi làm bài .

b-GV nhận xét kết luận 
5. Củng cố -  dặn dò:
-GV hỏi: + Từ ghép là gì? Cho ví dụ?

+ Từ láy là gì ? Cho ví dụ?

Dặn HS về nhà viết lại các từ đã tìm được vào vở.
	HS đọc 

2HS đọc ví dụ và gợi ý, cả lớp đọc thầm.

HS suy nghĩ, thảo luận cặp đôi trả lời: Từ phức: truyện cổ, ông cha, đời sau, lặng im.
+ Là sáng tác văn học có từ thời cổ 

+ Từ phức: thầm thì, chầm chậm, cheo leo, se sẽ.

2 HS đọc Ghi nhớ, cả lớp đọc thầm 

HS tiếp nối nhau trả lời và nêu ví dụ.

HS nêu ví dụ từ ghép; từ láy.
HS trao đổi, tìm từ và viết vở.
Trình bày kết quả:

* Từ ghép: bờ bãi; dẻo dai; ...

* Từ láy: cứng cáp, nhũn nhặn; nô nức
Là Những từ do các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau

HS cho ví dụ

Những từ có tiếng phối hợp với nhau có phần âm đầu hay phần vần giống nhau .

HS cho ví dụ.


Kể chuyện 

Một nhà thơ chân chính

I./Mục tiêu:

Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ trả lời được các câu hỏi về nội dung kể lại được toàn bộ câu chuyện  1 cách tự nhiên.


Hiểu được ý nghĩa của truyện: ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục cường quyền.

II./ Đồ dùng dạy – học

Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to 


Giấy khổ to viết sẵn các câu hỏi và bút dạ.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2. GV kể chuyện

GV kể chuyện lần 1

Yêu cầu HS đọc thầm các câu hỏi ở bài 1.

GV kể lần 2.

3. Kể lại câu chuyện

a)Tìm hiểu truyện 

- Vì sao nhân dân hát bài hát lên án nhà vua?
- Để tìm ra người sáng tác bài hát nhà vua đã làm gì?
- Kết quả?

- Vì sao nhà thơ cuối cùng được ca ngợi?
+ Câu chuyện có ý nghĩa gì?

b) Hướng dẫn kể chuyện

-Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi và tranh minh hoạ kể chuyện trong nhóm .

-Gọi 4HS kể toàn bộ câu chuyện, HS khác nhận xét  bạn kể.

Gọi HS nêu ý nghĩa câu chuyện.

-Tổ chức cho HS thi kể.

4. Củng cố -  dặn dò:
-Gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện và nêu ý nghĩa của truyện 

-Nhận xét cho điểm HS.

-Dặn HS về nhà kể lại cho câu chuyện cho người thân nghe.


	-HS kể 

-HS chú ý nghe.

-HS đọc thầm  câu hỏi ở bài 1

-HS chú ý nghe.

- Vì nhà vua bạo ngược.
- Nhà vua bắt tất cả các nhà thơ sáng tác bài hát ca ngợi mình, nếu không sẽ bị thiêu....

- Nhà thơ cuối cùng dám nói lên sự thật.

-Ca ngợi nhà thơ chân chính thà chết trên giàn lửa thiêu chứ không ca ngợi ông vua bạo tàn.

-HS dựa vào câu hỏi và tranh minh hoạ kể chuyện trong nhóm .

-4HS kể toàn bộ câu chuyện, HS khác nhận xét  bạn kể.

HS tiếp nối thi kể

-1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện và nêu ý nghĩa của truyện


Toán 

Luyện tập

I./Mục tiêu:
Giúp HS : Củng cố về viết và so sánh các số tự nhiên .


Bước đầu làm quen với bài tập dạng  x< 5; 68 <  x< 92 ( với x là số tự nhiên)

III./ Các hoạt động dạy – học:

	A.Kiểm tra bài cũ:
-GV nêu các số 

23456; 32456 ; 23546 ; 23645 ; 23654 

Yêu cầu HS sắp xếp các số  theo thứ tự  từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.

-GV nhận xét ghi điểm 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2.Thực hành:

Bài 1 :
Gọi HS đọc đề bài

-Yêu cầu HS tự làm bài

-Cho HS đọc các số vừa tìm được

-Có nhận xét gì khi viết số lớn nhất có 1,2,3….chữ số

Bài 2:

-Yêu cầu HS đọc đề bài 

-Có bao nhiêu số có một chữ số?

-Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào?

-Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?

Từ 10 đến 19 có bao nhiêu chữ số?

-Vẽ lên bảng tia số từ 10 đến 99

-Nếu chia các số từ 10 đến 99 thành các đoạn từ 10 đến 19,từ 20 đến 29, từ 30 đến 39,….,từ 90đến 99 thì được bao nhiêu đoạn ?

-Mỗi đoạn như thế có bao nhiêu số ?

-Từ 10 đến 99 có bao nhiêu số ?

-Vậy có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số? 

 Cách tính khác

Bài 3 :

Yêu cầu HS đọc bài mẫu sau đó làm bài

Bài 4:   

-Yêu cầu HS độc đề bài 

-Số x cần tìm thỏa mãn các yêu cầu gì ?

-Hãy kể các số tròn chục từ 60 đến 90?

-Trong các số trên , số nào lớn hơn 68 và nhỏ hơn 92 ?

-Vậy x có thể là những số nào ?

3./ Củng cố -  dặn dò:
- Hãy nêu cách so sánh 2 số tự nhiên với nhau ?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà làm lại bài tập vào vở
	-HS sắp xếp các số  

-1 HS đọc đề

a)  0 , 10 , 100

b) 9 , 99 , 999

-Đều dung chữ số 9 để ghi số

-Có 10 số

-Là số 10

- Là số 99

-Có 10 số

-Được 10 đoạn

-Mỗi đoạn có 10 số

-Có 10 x 9 = 90 số

-Có 90 số có 2 chữ số

( số cuối - số đầu):khoảng cách giữa 2 số liên tiếp + 1 

( 99-10):1=90

2 < x < 5  , các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 là 3, 4.

Vậy x là 3, 4

-Là số tròn chục và lớn hơn 68 nhỏ hơn 92 

-  60 , 70 , 80 , 90.

-  70 , 80 , 90.

-Vậy X có thể là : 70 , 80 , 90.

- 2 HS trả lời


Toán (tăng thêm)

Luyện tập viết các số trong hệ thập phân.

I. Mục tiêu:

- Nhớ lại các kí hiệu dùng để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân.

- Viết các số tự nhiên trong hệ thập phân đúng, nắm được giá trị của chữ số trong mỗi số.

- Rèn kĩ năng tư duy cho HS.

III.Hoạt động dạy học

	1. Kiểm tra: KT vở BT, VLT

GV hướng dẫn HS chưa hoàn thành bài tập tiếp tục hoàn thành. 

Giao việc cho các HS đã hoàn thành:
2. Bài mới: 

Bài 1: Cho 4 chữ số  3, 8, 9
a)Viết được tất cả bao nhiêu số có  3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số đã cho?

b)Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số trên?

c)Tìm số lẻ nhỏ nhất, số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau viết được từ 3 chữ số trên.

Bài 2: Tìm tổng của số lẻ lớn nhất gồm 3 chữ số với số chẵn lớn nhất gồm 3 chữ số.

Bài 4: Cho dãy số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, …., 99; 100.
a)Dãy số đó có bao nhiêu số hạng?

b)Dãy số đó có bao nhiêu chữ số?

c)Tìm chữ số thứ 3000 của dãy số.
	HS làm bài vào vở.

a) Các số đó là: 389; 398; ...
b) Số lớn nhất là: 983

Số nhỏ nhất là 389

c) Số chẵn lớn nhất là 938

Số lẻ nhỏ nhất: 389

Số lẻ lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là: 998

- Dãy có 100 số hạng. 
- Dãy đó có: 9 + 180 + 3 = 192 chữ số.




3. Củng cố
-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét tiết học.

-Về nhà học bài, làm lại bài chưa đạt yêu cầu.


Chiều thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 213

Khoa học 

Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.

I./Mục tiêu:

Sau bài học, HS có thể:


Giải thích được lí do cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.


Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và ăn hạn chế.

II./ Đồ dùng dạy – học:


Hình trang 16,17 SGK.


Các tấm phiếu ghi tên hay tranh ảnh các loại thức ăn .

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
-GV gọi HS nêu tên một số vi-ta- min và nêu vai trò của vi-ta-min đối với cơ thể.

-GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài:GV nêu mục tiêu bài dạy.

2.Tìm hiểu bài:

a.Hoạt động 1: Thảo luận về sự cần thiết phải ăn phối hợp  nhiều loại thức ăn  và thường xuyên thay đổi món.

B1: Thảo luận nhóm, GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi: 

+Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

B2: Làm việc cả lớp 

b.Hoạt động 2:Làm việc với SGK tìm hiểu tháp dinh dưỡng cân đối

B1: Làm việc cá nhân 

-GV yêu cầu HS nghiên cứu “ Tháp dinh dưỡng cân đối trung bình cho 1 người 1 tháng”

B2: Làm việc theo cặp . Cho 2 HS ngồi cùng bàn thay nhau đặt câu hỏi và trả lời.

+Tên nhóm thức ăn :  

- Cần ăn đủ

- ăn vừa phải

- ăn có mức độ 

- Ăn ít 

- ăn hạn chế.

B3: Làm việc cả lớp

-GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc theo cặp dưới dạng đố nhau.

C.Hoạt động 3: Trò chơi đi chợ
B1; Gv hướng dẫn cách chơi:

B2: Cho HS chơi .

3./ Củng cố -  dặn dò:
-GV dặn HS nên ăn uống đủ chất dinh dưỡng và nói  với cha mẹ về nội dung tháp dinh dưỡng.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	HS nêu 

-HS thảo luận và trả lời 

-HS nghiên cứu “ Tháp dinh dưỡng cân đối trung bình cho 1 người 1 tháng”

-Làm việc theo cặp.2 HS ngồi cùng bàn thay nhau đặt câu hỏi và trả lời.

-HS báo cáo kết quả làm việc theo cặp dưới dạng đố nhau.

-HS thực hiện trò  chơi 


Lịch sử

Nước Âu Lạc 

I./Mục tiêu:

- Nắm được rằng: Nước Âu Lạc là sự tiếp nối của nước Văn Lang.


- Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng.


- Sự  phát triển  về quân sự của nước Âu Lạc.


- Nguyện nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc trước sự xâm  lược của Triệu Đà.


II./ Đồ dùng dạy – học

Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ


Hình trong SGK phóng to 

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:

-Gọi 2HS lên bảng kiểm tra bài học trước 

-Nhận xét ,ghi điểm

B . Dạy học bài mới:

1. Giới thiệu bài:  giới thiệu trực tiếp

2 . Tìm hiểu bài:

a. Hoạt động 1:

-Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi

+Người Âu Việt sống ở đâu?

+Đời sống của người Âu Việt có gì khác với người Lạc Việt?

*GVKLC

b . Hoạt động 2:

-Yêu cầu thảo luận nhóm.

_GV phát phiếu để HS thảo luận

-Sau khi HS thảo luận xong cho HS trình bày.

+Nhà nước tiếp theo nhà nước Văn Lang là nhà nước nào?

+Nhà nước này ra đời trong hoàn cảnh nào?

*GV kết luận chung:

c . Hoạt động 3:

-Yêu cầu HS làm việc theo cặp.

+Quan sát hình minh hoạ và cho biết người Âu Lạc có những thành tựu gì trong cuộc sống?

  Về xây dựng?

   Về sản xuất?

   Về làm vũ khí?

+So sánh sự khác nhau nơi đóng đoâ của Văn Lang và Âu Lạc?

*GV giới thiệu thành Cổ Loa.

+Hãy nêu tác dụng của thành Cổ Loa và nỏ thần?

d. Hoạt động 4:

+Vì sao cuộc xâm lược của Triệu Đà bị thất bại?

+Vì sao 179 TCN Âu Lạc rơi vào ách chế độ phong kiến?

3 . Củng cố – Dặn dò:

-Nhận xét tiết học .

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.


	-2HS trả lời

-Đọc và trả lời câu hỏi

… Miền Tây Bắc của nước Văn Lang.

-Gioáng nhau veà troàng luùa …

-HS hình thành nhóm

Đại dện các nhóm báo cáo kết quả

Các nhóm khác nhận xét bổ sung

-Nhà nước Âu Lạc

-Cuối TK III TCN

-HĐ cặp

..Kinh thành Cổ Loa…

..Làm lưỡi cày bằng đồng,biết kỹ thuật rèn sắt.

…Chế tạo ra nõ bắn một phát ra nhiều tên.

Văn Lang ở Phong Châu (rừng núi)

Âu Lạc …vùng đồng bằng

HS nêu

..Có nhiều tướng giỏi…vũ khí tốt…

…Triều Đà dùng kế hoãn binh…..




Địa lý

Hoạt động sản xuất của người dân

 ở Hoàng Liên Sơn

I./Mục tiêu:


- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn.


- Dựa vào tranh, ảnh để tìm ra kiến thức.


II./ Đồ dùng dạy – học

Bản đồ Địa lý Việt Nam


Tranh, ảnh một số mặt hàng thủ công khai thác khoáng sản.


III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS kể tên  những dân tộc sinh sống ở dãy Hoàng Liên Sơn.

-GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2. Trồng trọt trên đất dốc

-GV yêu cầu HS dựa vào kênh chữ ở mục 1, hãy cho biết người  dân ở Hoàng Liên Sơn  thường trồng những cây gì? Ở đâu?

-Yêu cầu HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi :

+ Ruộng bậc thang  thường được làm ở đâu?

+ Tại sao phải làm ruộng  bậc thang ?

+ Người dân ở Hoàng Liên Sơn trồng gì trên ruộng bậc thang?

3. Nghề thủ công truyền thống 

-Yêu cầu HS dựa vào tranh, ảnh, vốn hiểu biết để thảo luận  các gợi ý sau:

+ Kể tên một số sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn .

+ Nhận xét về màu sắc của hàng thổ cẩm.

+ Hàng thổ cẩm thường được dùng  để làm gì?

Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.

4. Khai thác khoáng sản.

Yêu cầu HS quan sát hình 3 và đọc mục 3 trong SGK, trả lời các câu hỏi :

+ kể tên 1 số khoáng sản có ở Hoàng Liên Sơn .

+ Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất ?

+ tại sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn  và khai thác khoáng sản hợp lý .Gọi HS trả lời câu hỏi.

5 Củng cố -  dặn dò:
-GV hỏi: Người dân ở Hoàng  Liên Sơn làm  những nghề gì? Nghề nào là nghề chính ?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	HS kể 

+ HS trả lời:người  dân ở Hoàng Liên Sơn  thường trồng những cây như chè, cà phê.

HS quan sát hình 1 và trả lời 

+Ruộng bậc thang  thường được làm ở  sườn núi.

+ Giúp cho việc giữ nước, chống xói mòn

+ Trồng lúa trên ruộng bậc thang .

HS dựa vào tranh, ảnh, vốn hiểu biết để thảo luận và trả lời

Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi

HS quan sát hình 3 và đọc mục 3 trong SGK, trả lời 

HS trả lời.



Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013
 Tập đọc 

Tre Việt Nam 

I./Mục tiêu:
   -Đọc đúng, đọc trôi chảy và diễn cảm toàn bài, phù hợp với nội dung của bài. Bước đầu biết đọc diênx cảm một đoạn thơ lục bát.         
- Hiểu ý nghĩa của các từ khó và hiểu nội dung bài : Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam . Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi nhưngc phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam  giàu tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực.

-Học thuộc lòng bài thơ.

II./ Đồ dùng dạy – học

Tranh minh hoạ bài tập đọc .


Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ  cần luyện đọc.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS lên bảng đọc bài Một người chính trực và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV treo tranh minh hoạ và yêu cầu HS quan sát tranh.

GV hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh  gì?

-GV thông qua bức tranh giới thiệu mục tiêu bài dạy.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc: 
- Đọc nối tiếp đoạn thơ. Kết hợp luyện phát âm; luyện đọc đúng

- Đọc nối tiếp. Kết hợp giải nghĩa từ.
-Gọi  HS đọc lại toàn bài 

-GV đọc mẫu.

    b) Tìm hiểu bài:

-Yêu cầu HS đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :

+ Những câu thơ nào nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người Việt Nam ?

-Yêu cầu HS đọc đoạn 2 , HS đọc thầm  và trả lời câu hỏi :

+ Chi tiết nào cho thấy cây tre như con người 

+ Những hình ảnh nào của cây tre tượng trưng cho tính ngay thẳng?

- Cả lớp  đọc thầm và trả lời câu hỏi : 

+ Em thích hình ảnh nào về cây tre hoặc búp măng .

-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi :

+ Đoạn thơ kết bài  có ý nghĩa gì?

+ Nội dung của bài thơ là gì?

c) Đọc diễn cảm và học thuộc lòng 

-Gọi HS đọc bài thơ.

-GV giới thiệu đoạn thơ cần luyện đọc 

-Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm

-Tổ chức cho HS thi học thuộc lòng đoạn thơ và cả bài.

-Gọi HS thi đọc .

-Nhận xét và cho điểm HS đọc thuộc và hay.

3. Củng cố -  dặn dò:
-Qua hình tượng cây tre tác giả muốn nói lên điều gì?

Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ.
	HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi 

HS quan sát tranh và trả lời 

- 3 HS đọc nối tiếp. Lớp theo dõi, đọc thầm. Phát hiện từ khó: nòi tre; lưng trần; ....
- # HS đọc nối tiếp lần 2. HS nêu từ cần giải nghĩa.

HS đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi

Tre xanh

Xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa. . . đã có bờ tre xanh.

HS đọc đoạn 2 , HS đọc thầm  và trả lời 

+ Không đứng khuất mình bóng râm.

+ H.ảnh : Nòi tre đâu chịu mọc cong. . .

Cả lớp  đọc thầm và trả lời 

HS trả lời tiếp nối.

HS đọc thầm đoạn 4 và trả lời 

+ Sức sống lâu bền của cây tre.

Ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam .

HS đọc bài thơ.

HS luyện đọc diễn cảm

HS thi học thuộc lòngđoạn thơ và cả bài.

HS thi đọc 

-Truyền thống tốt dẹp và đức tính quý báu của dân tộc Việt Nam


Tập làm văn

Cốt truyện 

I./Mục tiêu:

Hiểu được thế nào là cốt truyện . Hiểu được cấu tạo của cốt  truyện gồm 3 phần cơ bản: mở đầu, diễn biến, kết thúc.


Sắp xếp các sự việc chính của một câu chuyện  tạo thành cốt truyện  


Kể lại câu chuyện sinh động hấp dẫn .

II./ Đồ dùng dạy – học
III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: 1 bưc thư thường gồm những phần nào?

-Gọi 1 HS đọc lại bức thư của mình viết cho bạn.

-GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2. Tìm hiểu ví dụ 

Bài 1:  Yêu cầu HS đọc đề bài

+Hỏi: Theo em thế nào là sự việc chính ?

- Yêu cầu đọc lại truyện Dế mèn bênh vực kẻ yếu  và tìm các sự việc chính .
Bài 2:  + Vậy cốt truyện là gì?

Bài 3:  Gọi HS đọc yêu cầu 

Hỏi : + Sự việc 1 cho em biết điều gì?

+ Sự việc 2,3,4kể lại những chuyện gì?

+ Sự việc 5 nói lên điều gì?
3. Ghi nhớ 

-Gọi HS đọc phần Ghi nhớ.

-Yêu cầu HS mở SGK, đọc câu chuyện Chiếc áo rách và tìm cốt truyện của câu chuyện

4. Luyện tập.

a.Bài tập1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .

-Yêu cầu  HS thảo luận cặp đôi .

-Gọi 2 HS lên bảng xếp thứ tự các sự việc bằng băng giấy.

b.Bài tập2: Gọi Hs đọc yêu cầu 

-Yêu cầu HS tập kể lại truyện trong nhóm 

-Tổ chức HS thi kể..

5. Củng cố -  dặn dò:
+Hỏi : Câu chuyện Cây khế khuyên chúng ta điều gì?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.


	-1HS lên bảng trả lời 

-1 HS đọc 

-HS đọc 

+ Sự việc chính là sự việc quan trọng , quyết định diễn  biến câu chuyện .

-HS các nhóm đọc lại truyện Dế mèn bênh vực kẻ yếu  và tìm các sự việc chính .

+ Là 1 chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến cuả chuyện.

HS đọc 

+ Nêu nguyên nhân Dế mèn bênh vực Nhà Trò 

+ Kể lại Dế mèn đã bênh vực NHà Trò như thế nào và  Dế mèn đã trừng trị bọn nhện.

-HS đọc 

-HS mở SGK, đọc câu chuyện Chiếc áo rách và tìm cốt truyện của câu chuyện

-HS đọc 

-HS thảo luận cặp đôi 

-2 HS lên bảng xếp thứ tự các sự việc bằng băng giấy.
-HS đọc 

-HS tập kể lại truyện trong nhóm 

-HS thi kể..

-HS tiếp nối trả lời.




Toán

Yến, tạ, tấn

I./Mục tiêu:
     Giúp HS : Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến ,ta, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và ki-lô-gam.

     Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng ( chủ yếu từ đon vị lớn ra đơn vị bé)

      Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS lên bảng làm bài tập 5 .

GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học.

2. Giới thiệu đơn vị đo khối lượng yến, tạ tấn.

a) Giới thiệu đơn vị yến 

-GV cho HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học  : ki-lô-gam,gam.

-GV giới thiệu : Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục ki-lô-gam, người ta còn dùng đơn vị yến.

-GV viết  : 1 yến = 10kg

-Gọi HS đọc . 

-Hướng dẫn HS nêu cả 2 chiều : 1 yến bằng 10kg,10kg bằng 1 yến.

-GV hỏi : “ Mua 2 yến gạo tức là mua bao nhiêu kg gạo? Có 10kg khoai tức là có mấy yến khoai?

b)Giới thiệu đơn vị tạ, tấn .

-Tiến hành giới thiệu các bước tương tự như giới thiệu đơn vị yến.

3. Thực hành:

Bài tập1:   Gọi HS nêu yêu cầu của bài .

-GV hướng dẫn HS tự lựa chọn số đo thích hợp điền vào chỗ chấm.

Cho HS tự làm bài 

Bài tập2:  GV hướng dẫn 1 trường hợp 

5 yến=  . . .kg

Cho HS nêu quan hệ  1yến = 10 kg

Sau đó nhẩm : 5 yến = 10 kg x 5 = 50kg.

Cho HS làm các bài còn lại .

Bài tập3: 

-Cho HS nêu cách tính 

-Yêu cầu HS giải thích cách tính của mình .

- Lưu ý HS ghi tên đơn vị vào kết quả tính . Khi tính , phải thực hiện với cùng một đơn vị .

Bài tập 4: 

-Yêu cầu HS đọc đề bài 

-Có nhận xét gì về đơn vị đo số muối của chuyến muối đầu và số muối chở thêm của chuyến sau ?

-Vậy trước khi làm bài , chúng ta phải làm gì ?

4. Củng cố -  dặn dò:
-Gọi HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng vừa học .

-Dặn HS về nhà làm bài tập vào vở
	HS lên bảng làm 

HS nêu : ki-lô-gam,gam.

HS đọc 1 yến bằng 10kg,10kg bằng 1 yến.

+ tức là mua 20kg gạo.

+tức là mua 1yến khoai

HS nêu yêu cầu của bài 

-HS tự làm bài 

-HS giải thích

-HS đọc đề bài .

-không cùng một đơn vị đo

-Phải đổi các số đo về cùng một đơn vị đo .

-HS nêu: yến, tạ, tấn


Tiếng Việt (Tăng thêm)
Luyện tập về từ ghép, từ láy
I. Mục tiêu: 

 
- Ôn tập về từ ghép và từ láy 

 
- Tập làm văn cảm thụ, củng cố về cách làm bài văn viết thư.
II. Hoạt động dạy học

	1. Kiểm tra vở Bài tập, vở Luyện tập.
- HD học sinh chưa hoàn thành bài tâp tiếp tục hoàn thành.

- Giao bài luyện tập cho HS khác.
2. Hướng dẫn làm bài: 

Bài 1:Cho đoạn văn sau:

    Giữa vườn lá xum xuê, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, có một bông hoa rập rên trước gió.Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết. Đoá hoa toả hương thơm ngát.

a/ Tìm từ phức có trong đoạn văn trên và xếp vào hai nhóm:

-Từ ghép:

-Từ láy:
Bài 2. Cho các từ sau đây, em hãy ghép thêm với tiếng khác để được từ ghép; từ láy: 

Cao; đẹp;  lớn; rộng; xanh; sạch.
Bài 3: Các câu dưới đây khuyên ta điều gì?

a/ ở hiền gặp lành

b/ Trâu buộc gét trâu ăn

c/ Một cây làm chẳng nên non....

3. Củng cố - dặn dò: ( 5 phút) 

Nhận xét tiết học.


	HS làm bài vào vở.

- Từ ghép: xanh mướt; ướt đẫm; bông hoa; đỏ thắm; cánh hoa; thơm ngát
- Từ láy: xum xê; rập rên ; mịn màng; khum khum; ngập ngừng; 
HS trình bày:

Từ ghép

Từ láy

cao

cao sang

Cao cao

đẹp

Xinh đẹp

đẹp đẽ

Lớn

To lớn

Lớn lao





Chiều thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013
Khoa học 

Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vậtvà

 đạm thực vật 
I./Mục tiêu:

Sau bài học, Hs có thể giải thích lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực  vật.


Nêu ích lợi của việc ăn cá.

II./ Đồ dùng dạy – học 


Hình trang 18,19 SGK, phiếu học tập

III./ Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS : Nêu tên các nhóm thức ăn .

GV nhận xét ghi điểm 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài:  GVnêu mục tiêu bài dạy.

2.Tìm hiểu bài:

Hoạt động 1: Trò chơi thi kể  tên các món ăn chứa nhiều chất đạm.

GV chia lớp thành 2 đội , yêu cầu mỗi đội cử ra 1 tổ trưởng  đứng ra rút thăm đội nào được nói trước.

GVnêu cách chơi và luật chơi: 

Yêu cầu 2 đội thi kể tên các món ăn chứa nhiều chất đạm . Trong thời gian 10 phút đội nào nói và ghi vào  phiếu được nhanh và đúng tên các món ăn thì đội đó thắng.

GV yêu cầu  đại diện 2 đội  dán phiếu của đội mình lên bảng .

GV cho cả lớp cùng đánh giá xem đội nào tìm  được nhiều và đúng tên món ăn.

Hoạt động 2: Timhiểu lí do cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

B1: Thảo luận nhóm 
GV yêu cầu cả lớp cùng đọc lại danh sách các món ăn chứa nhiều chất đạm  do các em đã tìm và chỉ ra món ăn nào vừa chứa đạm động vật, vừa chứa đạm thực vật ,

B2: Làm việc với phiếu học tập theo nhóm 

GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và phát phiếu học tập cho các nhóm .

Cho nhóm trưởng điều khiển  các nhóm làm việc trong phiếu 

B3: Thảo luận cả lớp .

Yêu cầu các nhóm trình bày cách giải thích của nhóm mình.

GVnhaän xeùt,keát luận.

3./ Củng cố -  dặn dò:
GV gọi HS đọc mục Bạn cần biết .

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	HS nêu 

HS thực hiện trò chơi .

Dại diện 2 đội  dán phiếu của đội mình lên bảng .

+ cả lớp cùng đánh giá xem đội nào tìm  được nhiều và đúng tên món ăn.

-Cả lớp cùng đọc lại danh sách các món ăn chứa nhiều chất đạm  chỉ ra món ăn nào vừa chứa đạm động vật, vừa chứa đạm thực vật .

nhóm trưởng điều khiển  các nhóm làm việc trong phiếu 

các nhóm trình bày cách giải thích của nhóm mình.

2  HS đọc mục Bạn cần biết 


Luyện viết

Bài 3. việt nam
I. Mục tiêu:
- Viết đúng, đẹp một đoạn thơ trong bài Việt Nam. Củng cố cách viết hoa chữ hoa đúng mẫu, nét thanh, nét đậm.

- Giáo dục học sinh có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị: Mẫu chữ hoa 
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
	A. Kiểm tra bài cũ.
- Viết các chữ: V ; B ; X ; S
B. Bài mới.

1. Giới thiệu bài, ghi bảng

2. Bài giảng

 Yêu cầu HS đọc đoạn thơ 

Nêu nội dung.
-Giải thích:non cao; sum sê 

Trong bài có những chữ nào đ​ược viết hoa ?

- H​​​​ướng dẫn viết chữ hoa 

- Tìm những chữ hay viết sai lỗi chính tả.

 Giáo viên viết mẫu chữ hoa lên bảng vừa viết vừa nêu lại quy trình

* Hư​​​​​​​​​​​​​​​​​ớng dẫn viết bài ứng dụng

- Đọc câu ứng dụng, giải thích cách viết

* H​​​​​​​​​​​​​​​​​ướng dẫn viết vở.

- Quan sát sửa sai.

- Thu bài chấm.

3. Củng cố- dặn dò

- Đọc nội dung đoạn viết.

     - Nhận xét tiết học.
	Học sinh viết bảng con
1, 2 HS đọc 

HS nêu: Bài thơ tả cảnh đẹp của đất nước Việt Nam.
HS trả lời 

- Học sinh nêu quy trình 

- HS nêu. HS lên bảng viết. Dưới lớp viết bảng con.

- Học sinh theo dõi

- Học sinh nhận xét, phân tích cách viết.

Viết từ khó

- Học sinh hoàn thành bài viết




Toán (Tăng thêm)
Ôn tập

I- Mục tiêu:

- Hệ thống và cũng cố lại cách so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên.

- HS làm được một số BT có liên quan đến đơn vị đo khối lượng.
- Trình bày bài khoa học, sạch sẽ.
III- Các hoạt động dạy- Học:

	1. Kiểm tra:
- Kiểm tra vở Bài tập; vở Luyện tập.

- HD học sinh chưa hoàn thành tiếp tục hoàn thành.

- Giao bài luyện tập cho HS khác.
2. HD HS làm BT(30-32')

- Bài 1:  Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

a, 1842, 1878, 1852, 1884.

b, 1990, 1945, 1969, 1954.

- GV chữa bài, củng cố cho HS về cách sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

- Bài 2:

>  989….  999 ;            85197… 85192.

<? 2002…999 ;             85192….85178.

=   4289...4200+89;      85197…85178.

-  Tiến hành tương tự như bài 1.

- GV nhận xét, thống nhất kết quả.

- Bài 3:  Tính.

a, 145kg + 45kg = …

213 tấn - 87 tạ= …

b, 125 yến x3 = …

612kg : 3  =

- Gv chấm , chữa bài.

- Bài 4:

Một xê ô-tô loại lớn chở được 57 tấn hàng, một xe ô-tô loại nhỏ chở được ít hơn ô-tô loại lớn 50 tạ hàng.

Hỏi cả hai ô-tô chở được bao nhiêu tạ hàng?

-  Gv chấm, chữa bài.

* Củng cố- Dặn dò:(3')
	- 1 HS nêu YC.

- Cả lớp viết vào vở.

- 2 HS lên bảng viết .

- Lớp nhận xét.

- HS làm bài, chữa bài.

- Đổi chéo vở, KT kết quả.

- 1 HS nêu YC.

- Cả lớp làm vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét.

- HS tóm tắt và giải bài toán.

- 1 HS lên trình bày trên bảng 

Bài giải

Đổi: 57 tấn= 570 tạ.

Xe ô-tô loại nhỏ chở được số tạ là:

570 - 50 = 520 (tạ).

Cả hai xe chở được số tạ hàng là:

570 + 520 =1090 (tạ).

Đáp số: 1090 tạ hàng.


Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013
Luyện từ và câu 

Luyện tập về từ láy và từ ghép


I./Mục tiêu:

Nhận diện được từ  ghép, từ láy trong câu văn, đoạn văn.


Xác định được mô hình cấu tạo của từ ghép, từ  ghép tổng hợp, từ ghép phân loại và từ láy: láy âm, láy vần, láy cả âm và vần.

Biết dúng từ đúng ý nghĩa khi nói, viết.

II./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS trả lời câu hỏi :

+ Thế nào là từ ghép ? Cho ví dụ

+ Thê nào là từ láy? Cho ví dụ

B. Bài mới 

1 . Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy.

2. Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung 

Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi

GV nhận xét câu trả lời của HS.

Bài 2 :  Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung 

-GV nhận xét chôt lại lời giải đúng

Từ hép phân loại

Từ ghép tổng hợp

Đường ray,xe đạp, tàu hoả,xe điện
Ruộng đồng,làng xóm, núi non,gò đống,bãi bờ
Bài 3 : Gọi HS đọc nội dung yêu cầu 

GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.

Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở âm đầu.

Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở vần

Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở cả âm và vần

Nhút nhát

Lao xao,lạt xạt

Ẩtò rào, he hé

3./ Củng cố -  dặn dò:
GV hỏi: + Từ ghép có những loại nào? Cho ví dụ.

+ Từ láy có những loại nào? Cho ví dụ.

-Nhận xét tiết học.
	-HS trả lời 

-HS đọc 

Bánh trái (tên gọi cung các loại bánh): có ý nghĩa tổng hợp
Bánh rán (tên một loại bánh): có ý nghĩa phân loại.
-HS đọc và làm bài.
-HS đọc 

HS trao đổi trong nhóm làm bài.

HS tiếp nối nhau trả lời.


  Toán

Bảng đơn vị đo khối lượng 

I./Mục tiêu:

Giúp HS : Nhận biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề-ca- gam, héc- tô- gam, quan hệ của đề-ca- gam,héc- tô- gam và gam với nhau


Biết tên gọi,kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng .

II./ Đồ dùng dạy – học

1 bảng kẻ sẵn các dòng , các cột như trong SGK 
III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
-GV gọi HS trả lời :

1yến bằng bao nhiêu kg?

1tạ bằng bao nhiêu yến?

1 tấn bằng bao nhiêu tạ?

1 tấn bằng bao nhiêu kg?

-GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: 

2. Giới thiệu đề-ca-gam và héc- tô- gam.

a) Giới thiệu đơn vị đề-ca-gam 

-GV gợi ý để HS nêu các đơn vị đo khối lượng đã được học . 

-Cho HS nêu lại : 1kg bằng bao nhiêu g?

-GV nêu : “ để đo khối lượng các vật nặng hàng chục gam, người ta dùng đơn vị đề- ca-gam”. Đề ca- gam viết tắt là :dag GV ghi kí hiệu lên bảng 1dag = 10g.

-Cho HS đọc lại .

-GV hỏi: 10gam bằng bao nhiêu đề- ca gam?

b) Giới thiệu héc- tô gam : 

-GV giới thiệu tương tự như trên.

3. Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lượng 

-GV hướng dẫn HS hệ thống hoá các đơn vị  đo khối lượng đã học thành bảng  đơn vị đo khối lượng. 

-GV cho HS nhận xét : Những đơn vị bé hơn ki-lô gam là những đơn vị nào?

-Những đơn vị lớn  hơn ki-lô gam  là những đơn vị nào?

-Yêu cầu HS nêu mối quan hệ  giữa 2 đơn vị đo kế tiếp.

-Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng .

4.Thực hành:

a.Bài tập1, 2: Gv cho HS nêu yêu cầu của bài .

-Cho HS tự làm bài rồi chữa bài .

-Nhắc HS viết tên đơn vị vào phép tính

b.Bài tập3: GV hướng dẫn HS cách làm.

8 tấn  . . . .8100 kg

-Trước hết phải đổi 8 tấn = 8000kg , sau đó so sánh  8000kg với 8100 kg rồi điền dấu <vào chỗ chấm.

c.Bài tập 4:    

-Gọi HS đọc đề bài toán 

-Cho HS tự giải vào vở.

-Gọi 1 HS lên bảng giải.

5. Củng cố -  dặn dò:
- -Nhận xét tiết học.

-Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	HS trả lời 

HS neâu : yeán,taï, taán,kg

1kg =1000g

HS đọc lại 

10gam = 1dag

HS nêu các đơn vị đo khối lượng

+ là hg,dag,g

+ là : Tấn, tạ yến.

+ hơn nhau 10 lần, kém nhau 10 lần

-HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng 

-HS nêu yêu cầu của bài .

-HS tự làm bài rồi chữa bài 

-1HS lên bảng giải

-Lớp làm vào vở BT

-HS đọc đề bài toán 

-HS tự giải vào vở.

-1 HS lên bảng giải





Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013
Tập làm văn

Luyện tập xây dựng cốt truyện 

I./Mục tiêu:

Tưởng tượng và tạo lập 1 cốt truyện đơn giản theo gợi ý đã cho sẵn.


Kể lại câu chuyện theo cốt truyện một cách hấp dẫn, sinh động.

Rèn luyện óc tưởng tượng, khả năng nói, viết mạch lạc.
II./ Đồ dùng dạy – học

Bảng lớp viết sẵn đề bài và câu hỏi gợi ý

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:
Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi : Thế nào là cốt truyện ? Cốt truyện thường có những phần nào ?

GV nhận xét ghi điểm .

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu bài dạy 

.2. Hướng dẫn làm bài tập 
a) Tìm hiểu đề bài 

- Gọi HS đọc đề bài 

- GV phân tích đề bài . Gạch chân dưới những từ ngữ: ba nhân vật, bà mẹ ốm, người con, bà tiên.

- Hỏi : Muốn xây dựng cốt truyện  cần chú ý đến điều gì?

b) Xây dựng cốt truyện 

- Gọi HS đọc gợi ý
GV vừa hỏi và ghi nhanh các câu hỏi  trên bảng .

+ Người mẹ ốm như thế nào?

+ Người con chăm sóc mẹ như thế nào?

+ Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp những khó khăn gì?
+ Người con đã quyết tâm như thế nào?

+ Bà tiên đã giúp 2 mẹ con như thế nào?

c) Kể chuyện

- Kể trong nhóm

+ Yêu cầu HS kể trong nhóm theo tình huống mình chọn dựa vào câu hỏi gợi ý 
- Kể trước lớp .

-Gọi HS tham gia thi kể.

-Gọi HS nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

3./ Củng cố -  dặn dò: 

-Gọi HS đọc lại gợi ý cho sẵn .

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau.
	HS trả lời 

HS đọc đề bài 

- Muốn xây dựng cốt truyện  các em chỉ cần ghi vắn tắt các sự việc chính. Mỗi sự việc chỉ cần ghi lại bằng 1 câu..

HS đọc gợi ý
+ Người mẹ ốm rất nặng/ốm bệt giường/khó mà qua khỏi.

+ Ngươiø con chăm sóc tậ tuỵ bên mẹ ngày đêm.Người con  dỗ mẹ ăn từng thìa cháo.. .

Người con vào tận trong rừng sâu tìm 1 loại thuốc quý. 

Người con phải cho thần đêm tối đôi mắt của mình để lấy thuốc cứu mẹ.
+ Bà tiên cảm ộng cho cậu bé thuốc  và bắt thần đêm tối  trả lại đôi mắt cho cậu.

HS kể trong nhóm theo tình huống mình chọn dựa vào câu hỏi gợi ý 

- Kể trước lớp .

HS tham gia thi kể

HS nhận xét, đánh giá lời kể của bạn


Toán

Giây, thế kỉ.

I./Mục tiêu:

Giúp HS: Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.


Biết mối quan hệ giữa giây và phút giữa thế kỉ  và năm .

Vận dụng tính thời gian trong đời sống. 
II./ Đồ dùng dạy – học

Đồng hồ thật có 3 kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây.

III./ Các hoạt động dạy – học:
	A.Kiểm tra bài cũ:

GV gọi HS nêu bảng đơn vị đo khối lượng và trả lời : Mỗi đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần?

GV nhận xét ghi điểm 

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: 

2. Giới thiệu về giây.

-GV dùng đồng hồ có đủ 3 kim để ôn về giờ, phút và giới thiệu về giây.

-GV cho HS quan sát sự chuyển động của kim giờ, kim phút và nêu:

+ Kim giờ đi từ một số nào đó đến sô tiếp liền hết 1 giờ.

+ Kim phút đi từ 1 vạch đến vạch tiếp liền hết 1 phút.

-GV ghi bảng 1 giờ = 60 phút

-Cho HS nhắc lại.

-GV giới thiệu kim giây trên mặt đồng hồ, cho HS quan sát sự chuyển động của nó và nêu :

+ Khoảng thời gian kim giây đi từ vạch 1 đến vạch tiếp liền là 1 giây.

+ Khoảng thời gian kim giây đi hết 1 vòng ( trên mặt đồng hồ) là 1 phút, tức là 60 giây.

-GV viết lên bảng: 1 phút = 60 giây .-GV hỏi : + 60 phút bằng  mấy giờ?

+ 60 giây bằng mấy phút ?

3. Giới thiệu về thế kỉ

GV giới thiệu : Đơn vị đo thời gian lớn hơn “năm” là “ thế  kỉ”.

GV ghi bảng : 1 thế kỉ   = 100năm

GV giới thiệu : Bắt đầu từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ  1; từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai.

GV hỏi : + 100 năm bằng mấy thế kỉ ?

+ Năm 1975 thuộc thế kỉ  nào?

+ Năm 1990 thuiộc thế kỉ nào?

+ Năm nay thuộc thế kỉ nào?

4.Luyện tập:

Bài tập1:   

-Yêu cầu HS đọc đề bài

-Em làm thế nào để biết 1/3 phút =20 giây ?

- Làm thế nào để tính được  1 phút 8 giây = 68 giây ?

-Hãy nêu cách đổi ½ thế kỉ ra năm ?

- Nhận xét 

Bài 2 :

-Hướng dẫn HS xác định vị trí của năm đó trên trục thời gian . Sau đó xem năm đó rơi vào khoảng thời gian nào của thế kỉ nào và ghi vào vở bài tập .

Bài tập3: GV hướng dẫn 1 trường hợp 

Tính từ năm 1010 đến nay (2006) đã được :   2006 – 1010   = 996 (năm )

Cho HS làm các trường hợp còn lại.

5. Củng cố -  dặn dò:
  + 1 giờ  bao nhiêu phút?

+ 1 phút bao nhiêu giây ?

+ 1 thế kỉ  bao nhiêu năm ?

-Dặn HS về nhà làm bài tập vào vở.


	-HS nêu : tấn,tạ, yến, kg, hg, dag, g. Mỗi đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

-HS quan sát sự chuyển động của kim giờ, kim phút 

-HS đọc  lại: 1 giờ = 60 phút

HS đọc lại :1 phút = 60 giây 

60 phút bằng  1 giờ 

60 giây bằng 1 phút

+ 100 năm bằng 1thế kỉ

-Năm 1975 thuộc thế kỉ  20

-Năm 1990 thuiộc thế kỉ 20

-Năm nay thuộc thế kỉ 21

-HS đọc yêu cầu 

-3 HS lên bảng làm , lớp làm vào vở BT

- Vì 1 phút =60 giây nên 1/3 phút 60 giây : 3 = 20 giây .

-1 thế kỉ =100 năm , vậy ½ thế kỉ = 100 năm : 2 = 50 năm .

-HS làm bài

-HS làm bài

-1 giờ  60 phút

-1 phút 60 giây 

-1 thế kỉ  100 năm 




Hoạt động tập thể
   SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần tới.

- Nhận ra những điểm đã làm tốt, chưa tốt của tập thể và các cá nhân. 

- GD HS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.

II. NỘI DUNG:

1.Đánh giá các hoạt động tuần qua:

 a) Hạnh kiểm:

- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có  một số em  đi muộn.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.

- Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.

b) Học tập:

- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị  bài trước khi đến lớp.

- Một số em cần rèn chữ viết.

- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương 

2) Kế hoạch :

-Duy trì tốt nề nếp qui định của trường, lớp.

-Nhắc phụ huynh nộp các khoản đầy đủ.

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Bài 4  LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

I.Mục tiêu:

- HS biết giải thích so sánh điều kiện con đường an toàn và không an toàn. Biết căn cứ mức độ an toàn của con đường để có thể lập được con đường đảm bảo an toàn đi tới trường .

-Lựa chọn đường đi  an toàn nhất để đến trường. Phân tích được các lí do an toàn hay không an toàn.

- Có ý thức và thói quen chỉ khi đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn.

II. Chuẩn bị:

Tranh trong SGK

III. Hoạt động dạy học.

	1. Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới.

Theo em, để đảm bảo an toàn người  đi xe đạp phải  đi như thế  nào?

Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe như thế nào?

GV nhận xét, giới thiệu bài

2. Tìm hiểu con đường an toàn.

GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi sau và ghi kết quả vào giấy theo mẫu:

Điều kiện con đường an toàn     ĐK con đường kém an toàn

1….

2….

3….

     -GV cùng HS nhận xét

3. Chọn con đường an toàn đi đến  trường.

GV cho HS vẽ con đường từ nhà đến trường. Xác định được phải đi qua mấy điểm hoặc đoạn đường an toàn và mấy điểm không an toàn.

Gọi  2  HS lên giới thiệu 

GVKL: Nếu đi bộ hoặc đi xe đạp các em phải  lựa chọn con đường đi cho an toàn.

Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò. 

-GV cùng HS hệ thống bài 

-GV dặn dò, nhận xét 
	HS trả  lời

Các nhóm thảo luận và trình bày

Con đường an toàn là con đường là con đường thẳng và bằng phẳng, mặt đường có kẻ phân chia các làn xe chạy, co các biển báo hiệu giao thông , ở ngã tư có  đèn tín hiệu giao thông và vạch đi bộ ngang qua đường.

HS chỉ con đương an toàn từ nhà mình đến trường.



:                                                            Toán :                                                  

Ôn tập
I) Mục tiêu : 

- Củng cố ôn tập cho học sinh cách viết số có 6 chữ số, phân biệt được hàng và lớp trong mỗi số, tìm được thành phần chưa biết,  HS so sánh được các số có nhiều chữ số .

II) Hoạt động dạy học .

	                     Hoạt động của giáo viên 
	       Hoạt động của học sinh 

	A) Bài cũ : ( 5 phút )

a) Tính giá trị của biểu thức :

11534 – 1075 x m với : m = 5; m =8

b) 375 x ( 72 : n ) + 49  với : n = 8 ; n = 9.

- GV nhận xét cho điểm .

B) Luyện tập: ( 40 phút )

Bài 1: a)  Viết số , Biết số đó gồm : 

-Bốn trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 trăm, 4 chục, 3 đơn vị.

- 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 5 chục, 9 đơn vị.

-  8 trăm nghìn, 7 đơn vị.

b) Viết mỗi số sau thành tổng( theo mẫu ):

475309 ; 507493 ; 754021 ; 650120

* Mẫu : 475309 = 400000+ 70000 + 5000 + 300 +9.

- GV chữa bài , nhận xét bài làm của HS .

Bài 2 : 

a) Cho biết chữ số 4 trong mỗi số au thuộc hàngnào? lớp nào ? 

 745321 ;  826435 ; 451369 ; 574098 .

b) Viết giá trị của chữ số 8 trong mỗi số sau đây ( theo mẫu ).

Số

486753

894325

563804

697108

Giá trị của chữ số 8

80000

· Câu a) – GV cho HS trình bày miệng 

· GV tổ chức chữa bài.

Bài 3:  Tìm x :

a) 70194 + x = 81376                 b)  x – 13257 = 9463

c) 7 x X = 18939 + 3825            d) x : 9 = 1325 ( d­ 8 )

- GV tổ chức chữa bài, nhận xét bài làm của học sinh.

Bài 4: Viết dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) 749003…. 749030                     b) 199998 ……200000

     903047 ….900347                         199999……199099

      20456 ….  204054                        603385……  604875

· GV chữa bài , nhẫnét bài làm của học sinh.

III) Củng cố dặn dò : ( 5 phút )

· HS nhắc lại nội dung ôn tập 

· GV nhận xét tiết học.


	· 2 HS lên bảng làm

· Cả lớp làm vào giấy nháp. 

· HS khác nhận xét , chữa bài 

· 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

· HS độc lập làm bài 

· 2 HS lên bảng làm.

· HS khác nhận xét.

· 2 HS đọc yêu cầu của bài tập 

· HS suy nghĩ và làm bài vào vở ô li.

- HS trình bày, HS khác nhận xét. 

- 1HS lên bảng làm câu b).

- 1 HS đọc yêu cầu đề toán.

- HS tự lập làm bài.

- GV đi theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài.

- 4HS lên bảng làm.

· 1HS đọc đề bài 4: 

· Cả lớp làm bài vào vở 

· 2 HS lên bảng làm 

- HS chuẩn bị bài sau.
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